Trường phổ thông cơ sở Hưng Đồng, thành phố Hà Tĩnh



TUAN 1 : 
Chủ đề tích hợp Tôi đi học, Trong lòng mẹ, Tính thống nhất về chủ đề của văn bản, Bố cục của văn bản, Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
TÔI ĐI HỌC

                                            (Thanh Tịnh)                                                     

I. Đọc và tìm hiểu chung: 
   1. Tác giả:
- Thanh Tịnh (1911-1988), quê ở Huế, từng dạy học, viết báo và làm văn.

- Sáng tác của ông đầm thắm và đầy chất thơ. 

  2. Tác phẩm:

- In trong tập “Quê mẹ”, xuất bản năm 1941.
-> Hồi hộp, cảm giac mới mẻ.
II.§äc- tìm hiểu văn bản :
1. Cảm nhận của nhân vật “tôi” trên đường tới trường:

- Thời gian: buổi sáng cuối thu.

- Không gian: trên con đường dài và hẹp.

-Con đường: tự nhien thấy lạ.
- Nghệ thuật so sánh.

2. Cảm nhận của nhân vật Tôi khi ở sân trường:

 - San trường dày đặc cả người.

-  Gương mặt tươi vui.

- Bỡ ngỡ, ngập ngừng, e sợ.

-Trường xinh xắn oai  nghiêm .
-> Lo sợ vẫn vơ.
- Chú bé cảm thấy mình chơ vơ, vông về, giật mình và lúng túng khi ong đốc gọi ten.

-  khãc nức nở.

-> Ngỡ ngàng, lo lắng.
3. Cảm nhận của nhân vật tôi trong lớp học:

- Thấy lạ và hay.

- NGười bạn chưa quen nhưng không cảm thấy xa lạ

- Vong tay chăm chỉ viet: Toi đi học.

-> Vừa ngỡ ngàng vừa tự tin, hạnh phuc.
III. Tổng kết:  Ghi nhớ: (SGK)
Trong lòng mẹ.
                                                (Trích: Những ngày thơ ấu - Nguyên Hồng)

I. Đọc – tìm hiểu chu thich: 
1.Tác giả:

- Nguyên Hồng (1918-1982) là nhà văn lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam.

- Ngòi bút của ông thường hướng đến những cảnh đời nghèo khổ, bất hạnh -> giá trị nhân đạo. 

b. Tác phẩm:

- Hồi kí  “Những ngày thơ ấu” gồm 9 chương, mỗi chương kể về một kỉ niệm sâu sắc của cuộc đời chú bé Hồng

- Đoạn trích “Trong lòng mẹ” thuộc chương IV 
II.Đọc-tìm hiểu chung:       
1. Cuộc trò chuyện giữa bà cô và bé Hồng:

* Hoàn cảnh của bé Hồng: 
- Mồ côi cha, sống xa mẹ. Hai anh em Hồng sống nhờ nhà người cô ruột nhưng không được yêu thương.

-> Cô độc, đau khổ và luôn khao khát tình thương.

* Nhân vật bà cô

+ Cười hỏi.

+ “Rất kịch”.

+ Hỏi luôn, giọng vẫn ngọt.

+ Mắt long lanh nhìn cháu chằm chặp.

=> Gieo rắc vào đầu bé Hồng những hoài nghi để em ruồng rẫy và khinh miệt mẹ.
+ Tươi cười kể chuyện về mẹ bé Hồng.

+ Đổi giọng, tỏ sự thương xót anh trai.

=> Lạnh lùng, độc ác, khô héo cả tình máu mủ.

* Nhân vật Hồng :

-Long thắt lại, khoe mắt cay cay.

- Cui dau khong dap cười dài trong tiếng khóc.

- Căm ghet thành kiến cổ hủ đã hành hạ mẹ.

=> Nỗi đau đớn tủi cực, yeu thương mẹ.
2. Tình cảm của bé Hồng khi được gặp mẹ:
-Bé Hồng khát khao tình mẹ cũng như người bộ hành khát nước đến kiệt sức giữa sa mạc.

=> Hình ảnh so sánh 
- Thở hồng hộc trán đẫm mồ hôI,khi trèo lên xe thì ríu cả chân lại,khi được mẹ kéo tay, xoa đầu hỏi … oà lên khóc nức nở

- Mẹ không còm cõi, xác xơ.

- Gương mặt tươi sáng, đôi măt trong, làn da trắng mịn, gò má hồng...

- Hơi thở từ khuôn miệng thơm tho lạ thường.

+ Đầu ngả vào cánh tay mẹ...mơn man khắp da thịt.

+ Phải bé lại và lăn vào lòng mẹ...vô cùng.

-> Say sưa trong hương vị ngọt ngào của tình mẫu tử. 

III. Tổng kết:  Ghi nhớ(SGK):

VI: Luyện tập: Trinh bày về long thương mẹ của be Hồng trong đoạn trich : “ Trong long mẹ”
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

I. Khái niệm về chủ đề của văn bản: 
* Kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường:

- Kỉ niệm trên đường cùng mẹ tới trường.

- Kỉ niệm trên sân trường.

- Kỉ niệm trong lớp học.

Tâm trạng hồi hộp, cảm giác ngỡ ngàng và trang trọng.

-> Đây là chủ đề của văn bản “Tôi đi học”.

- Là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản cần biểu đạt.

II. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản:
- Nhan đề.

- Các từ ngữ và các câu văn viết về buổi tựu trường.

- Tâm trạng  hồi hộp, cảm giác mới lạ, bỡ ngỡ.

- Văn bản phải tập trung biểu đạt, hướng đến một chủ đề đã được xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.

+ Nội dung: đối tượng và vấn đề chính phải được xác định để mọi phần, mọi chi tiết đều xoay quanh nó.

+ Hình thức: nhan đề, các phần , các từ ngữ, hình ảnh của văn bản phải có sự thống nhất, cùng xoay quanh chủ đề và hướng về chủ đề.

III. Ghi nhớ: sgk
III. Luyện tập: 
Bài tập 1: 

 *Tính thống nhất về chủ đề của văn bản:

a. Căn cứ vào:

- Nhan đề văn bản.

- Các đoạn: giới thiệu rừng cọ, tả cây cọ, tác dụng của cây cọ, tình cảm gắn bó với cây cọ.

b. Các ý lớn của phần thân bài sắp xếp hợp lí.

c. Hai câu trực tiếp nói về tình cảm gắn bó của người dân sông Thao và rừng cọ:



Dù ai đi ngược về xuôi

                 Cơm nắm lá cọ là người sông Thao.

BỐ CỤC VĂN BẢN

I. Bố cục của văn bả):       
1. Ví dụ:

2. Nhận xét:

* Ba phần:

+Phần 1: Từ đầu...”danh lợi”

Giới thiệu thầy Chu Văn An.

+ Phần 2: Tiếp ...”vào thăm”.

Tài đức của thầy Chu Văn An.

+ Phần 3: Còn lại.

Tình cảm của mọi người đối với thầy Chu Văn An.

- Các phần gắn bó chặt chẽ với nhau, phần trước là tiền đề cho phần sau, phần sau  tiếp nối phần trước.

-> Cả ba phần đều tập trung làm rõ chủ đề của văn bản.

-> Các phần trên có quan hệ chặt chẽ với nhau.

II. Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản:     
*  “Tôi đi học” và “Trong lòng mẹ”

     - Hồi tưởng.

     - Trình tự diễn biến sự việc.

+ Không gian: xa -> gần hoặc ngược lại

+ Thời gian: Quá khứ -> hiện tại hoặc ngược lại; đồng hiện.

* Người thầy đạo cao đức trọng:

  - Sắp xếp theo hai khía cạnh của vấn đề:

     + Người thầy giáo giỏi (đạo cao.)

     + Người thầy có tính tình cứng cỏi, không màng danh lợi (đức trọng).

- Theo kiểu bài và theo ý đồ của người viết.

 + Thời gian không gian hoặc theo vấn đề.

III. Ghi nhớ: sgk

IV. Luyện tập:
Bài tập 1:

a. Theo không gian

ấn tượng về đàn chim từ xa đến gần.

b. Theo thời gian:

Vẻ đẹp của Ba Vì vào những thời điểm khác nhau.

c. Luận chứng và lời bàn về mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và truyền thuyết.

Bài tập 3:

a. Giải thích câu tục ngữ

  Giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng.

b. Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ theo các ý đã vạch ra.
Hướng dẫn đọc thêm: Khuyến khich học sinh tự doc:
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

I. Từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp: (15 phút)
1. Ví dụ:

2. Nhận xét: 

- Rộng hơn.

- Phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của các từ “thú, chim, cá”.

- Nghĩa rộng hơn.

- Rộng hơn: thực vật.

 -Hẹp hơn: cam, cau, dừa, cỏ sữa, cỏ gấu, cỏ gà, hoa mai, hoa lan, hoa hồng.
II. Ghi nhí:(SGK)
III. Luyện tập: 
Bài 1
             Quần cộc


                                         Quần   

                                                                             Quần dài  

     * Y phục






                 áo dài



                          áo

                                                                áo sơ mi

Bài 2: a. Chất đốt. 
          b. Nghệ thuật.

          c. Thức ăn.

          d. Nhìn.

          e. Đánh.

Bài 5:

- Ba động từ cùng một phạm vi nghĩa: khóc, nức nở, sụt sùi.

+ Từ nghĩa rộng: khóc.
+ Từ nghĩa hẹp: nức nở, sụt sùi. 
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